
 

Về nhu cầu Nhận thức của con người 

Phỏng vấn GS. TS. Hồ Sĩ Quý(*). Báo Khoa học 
và đời sống, số 151 (2522), thứ bảy 18/12/2010. 
Người thực hiện: Nhật Minh 

Người Việt không thích triết học? 

PV.: Với nhiều người, môn triết học 
là môn khô khan và khó học nhất. Đó là 
do cách dạy của ta hay do người Việt 
không có tố chất để học triết? 

GS. Hồ Sĩ Quý: Người Việt học gì 
cũng giỏi. Điều này đã được chứng minh 
ở nhiều cộng đồng người Việt trên khắp 
thế giới. Tất nhiên là cũng có người dốt, 
nhưng so sánh ở phạm vi nhóm, cộng 
đồng tương đương thì người Việt bao giờ 
cũng giỏi. Nếu bạn theo dõi tình hình ở 
Đức gần đây thì có thể thấy việc học giỏi 
của cộng đồng người gốc Việt lại còn 
đang trở thành vấn đề đối với cộng đồng 
Thổ Nhĩ Kỳ, một cộng đồng cũng rất 
thông minh và năng động, và với các 
cộng đồng nhập cư khác.  

Tôi muốn nói rằng, không có lý do gì 
thuộc tư duy hoặc tố chất bẩm sinh 
khiến người Việt khó học triết học. Chắc 
chắn là vấn đề thuộc về người dạy, 
thuộc về cái được dạy, phương pháp dạy 
và môi trường giảng dạy. Kể cả với triết 
học Marx.  

Dẫn ra một trường hợp ở đây cũng 
là cần thiết. Tôi được biết, GS. Trần 
Văn Đoàn, một người gốc Việt hiện đang 
được coi là “bậc siêu” trong việc dạy 

triết học ở Đài Loan, Đức, Pháp, Mỹ, 
Italia... Điều thú vị là ông giảng triết 
học Marx cũng cực hay. Mấy khoá gần 
đây ông luôn được bầu là ủy viên thường 
trực của Hội triết học thế giới, vị trí mà 
ở vài khoá trước, ngay cả Trung Quốc, 
ấn Độ, Nhật Bản cũng đôi khi không có 
đại diện. Nếu không coi là ngoại lệ thì 
GS. Trần Văn Đoàn là trường hợp điển 
hình cho việc người Việt học triết học và 
có tư duy triết học.(*) 

Nói cho công bằng thì đã có lúc việc 
dạy và học triết học ở khoa Triết, Đại 
học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại 
học Quốc gia Hà Nội cũng không đến 
nỗi nào...… 

PV.: Nhưng cũng có nhiều ý kiến 
cho rằng người Việt Nam không thích 
tranh luận về triết học?  

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, 
GS. Trần Đình Hượu đã nói rằng người 
Việt ta xưa nay không “say mê tranh 
biện triết học”(**) và đó là một nguyên 

                                           
(*) GS., TS., Viện Thông tin Khoa học xã hội. 
(**)

 “Người Việt Nam không có tâm lý kiền thành, 
cuồng tín tôn giáo, mà cũng không say mê tranh 
biện triết học. Các tôn giáo đều có mặt, nhưng 
thường là biến thành một lối thờ cúng, ít ai quan 
tâm đến giáo lí. Không có một ngành khoa học, kĩ 
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nhân khiến ta khó đạt được những đỉnh 
thật cao của trí tuệ.  

PV.: Theo ông điều đó có đúng 
không? 

GS. Hồ Sĩ Quý: Khẳng định này về 
đại thể nên coi là đúng. Nghĩa là, dẫu 
sao người Việt vẫn thiếu một kiểu văn 
hóa tư duy (không phải tư duy mà là 
văn hóa tư duy) đẩy sự phân tích, chiêm 
nghiệm, lý giải về sự việc đến tận cùng 
logic khách quan của nó. Nói cách khác, 
tư duy của người Việt rất hiếm khi được 
đẩy đến tận cùng chiều sâu của lý trí.  

Nhưng nói người Việt không thích 
tranh biện triết học, thì lại phải bàn 
thêm. 

PV.: Tại sao vậy, thưa ông? 

GS. Hồ Sĩ Quý: ở ta, triết học 
không giống như ở phương Tây. Có 
người còn coi Việt Nam, thậm chí, cả 
Trung Hoa nữa cũng không có triết học, 
với nghĩa là không có thứ tư duy và văn 
hóa tư duy theo kiểu “Yêu mến sự thông 
thái” (nghĩa gốc của từ Philosophy), 
khởi nguồn từ Triết học Hy Lạp cổ đại. 
Nhưng không thích tranh biện triết học 
thì chưa chắc. Có điều, triết học ở ta, 
nếu có, thường thiên về triết lý, hay như 
GS. Hoàng Ngọc Hiến gần đây hay nói: 

                                                             
thuật, giả khoa học nào phát triển đến thành có 
truyền thống. Âm nhạc, hội họa, kiến trúc đều 
không phát triển đến tuyệt kĩ. Trong các ngành 
nghệ thuật, cái phát triển nhất là thơ ca. Hầu như 
người nào cũng có thể, cũng có dịp làm dăm ba câu 
thơ. Nhưng số nhà thơ để lại nhiều tác phẩm thì 
lại không có. Xã hội có trọng văn chương, nhưng 
cũng chưa bao giờ tôn ai là thi bá, và bản thân 
các nhà thơ cũng không ai nghĩ cuộc đời, sự 
nghiệp của mình là ở thi ca. Chưa bao giờ trong 
lịch sử dân tộc, một ngành văn hoá nào đó trở 
thành đài danh dự, thu hút, quy tụ cả nền văn 
hoá”. Trần Đình Hượu. Đến hiện đại từ truyền 
thống. KX.07 xuất bản. Hà Nội, 1994. tr.160. 

triết học ở ta là một kiểu minh triết 
(Wisdom), Minh Triết Việt.  

Bằng cớ là những người ưa lý sự, 
theo nghĩa tốt của từ, rất hay khuyến 
khích hoặc an ủi người khác về những gì 
nên được coi là thành - bại, khôn - dại, 
được - mất, hơn – thua... Đâu đâu ta 
cũng có thể bắt gặp những người thích 
khái quát những sự việc to nhỏ ở đời để 
“đúc” nên những lời răn cho mình và 
cho người khác. Từ sự thiếu hụt liêm 
chính của mấy người làm quan đến thói 
đỏng đảnh của một vài cậu ấm. Từ cái 
ngớ ngẩn của những người tài ba đến sự 
thâm thuý của bà bán hàng rong. Từ giá 
trị của bằng cấp thời nay đến thực chất 
của những con số tăng trưởng kinh tế... 
Tất cả những suy tư kiểu đó thực chất 
là suy tư triết học. Bởi triết học là sự suy 
ngẫm ở tầm phương pháp luận, thế giới 
quan và nhân sinh quan về mọi thứ 
trong quan hệ nhân quả không thể chối 
cãi được của chúng.  

Theo tôi người Việt rất thích tư duy 
theo kiểu này, chứ không phải ngược lại.  

Một trường đại học ở phương Tây đã 
quảng cáo cho khoa triết của họ: Đã bao 
giờ bạn đặt câu hỏi, tại sao mình lại có 
mặt trên đời ở đây và bây giờ, chứ 
không phải ở nơi khác và vào lúc khác? 
ý nghĩa cuộc đời bạn nằm ở đâu - tiền 
bạc, của cải hay sự giàu có về tinh thần? 
Bạn nhất định sẽ thành đạt hay chưa 
chắc đã thành đạt? Bạn có tin là Chúa 
luôn luôn đúng hay không? Vũ trụ lớn 
đến chừng nào và nơi bạn đang ở sẽ ra 
sao sau khi bạn không còn trên đời này 
nữa?... Hãy ghi tên nhập học ở khoa 
chúng tôi nếu bạn có những câu hỏi 
tương tự như vậy. 

Tôi muốn nói rằng, lời quảng cáo 
trên là nhằm đánh thức bản năng tư 
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duy trừu tượng ở mỗi con người. Đã là 
người, bẩm sinh, dù không ý thức, ai ai 
cũng phải tìm cách định hướng hành vi 
và thái độ của mình để tìm hiểu những 
điều chưa biết trên cơ sở giải thích 
những điều đã biết. Cái đó rất gần với 
triết học. Sắp xếp mọi vật quanh mình 
theo một trật tự nào đó, tìm ra logic hợp 
lý cho những điều đang diễn ra xung 
quanh, giải thích nguyên nhân của cái 
đã có và sẽ có, trong đó có những hành 
vi đáng yêu hay đáng ghét của mình, 
v.v... đó là những việc mà con người 
không tránh được.  

Được coi là người có tư duy triết học 
nếu ai đó chủ động tìm hiểu và luôn 
luôn suy tư theo kiểu như thế. Sẽ là 
thiệt thòi và rơi vào nghèo nàn nếu ai đó 
không hứng thú đi theo hướng suy tư 
như vậy. Những người có tư duy triết 
học, bằng cách này hay bằng cách khác 
sẽ chủ động tìm đến các triết thuyết; sức 
mạnh tư duy của họ sẽ được nhân lên, 
khi họ biết sử dụng các triết thuyết. 

Giá trị xã hội có phần lệch lạc 

PV.: Nếu vậy thì có gì khác biệt giữa 
triết học của ta và phương Tây? 

GS. Hồ Sĩ Quý: Ngày trước đa 
phần những người lớn tuổi thường giống 
như những nhà thông thái. Truyền 
thống “ra đường hỏi già...” cũng có lý do 
từ đây. Tuy vậy, cái yếu của tư duy 
truyền thống ở ta là do ưa khái quát 
nên thường rơi vào tình trạng bỏ quên 
các dữ kiện chi tiết, các bằng cớ cụ thể; 
việc khái quát quá sớm hoặc không đủ 
dữ kiện rất dễ hoá “khái quát non”.  

Mặt trái của lối ưa khái quát là rất 
sính dùng các nhận định to tát, các 
đánh giá thoạt nghe thì có vẻ sâu sắc, 
nhưng rất dễ sáo rỗng. Khỏi cần phải 

trích dẫn; ta có thể bắt gặp khá thường 
nhật những nhận định như thế trong 
các diễn văn, các đánh giá, các báo cáo 
tổng kết... Tình trạng “vuốt bụng ra 
chân lý” hay “khái quát được những 
chân lý giông giống như chân lý” cần 
phải được phê phán.  

Ngày nay, trên báo chí, nhất là báo 
mạng và truyền hình, “cỗ máy truyền 
thông” đôi khi còn làm lệch lạc thêm khi 
tung hô lối dạy đời đôi khi rất chướng 
của một vài “vĩ nhân” nhưng có thể chỉ 
là người có tiền, vài “nhà tư tưởng” 
nhưng có thể chỉ là người lạm ngôn...… 

PV.: Theo ông do đâu mà có khác 
biệt đó? 

GS. Hồ Sĩ Quý: Có nhiều nguyên 
nhân. 

Nguyên nhân sâu xa thì Việt Nam 
là một xã hội rất muộn về phát triển 
khoa học, kỹ thuật và công nghiệp. 
Những khoa học mà ta biết đến sớm 
nhất cũng chỉ có ở Việt Nam khoảng 
một thế kỷ nay. Nền giáo dục truyền 
thống của ta thì có lịch sử dài hơn, 
khoảng nghìn năm, nhưng đó không 
phải là nền giáo dục đề cao phát minh, 
khám phá, sáng tạo. Lối giáo dục khoa 
cử dạy làm quan, làm người, trong 
trường hợp lý tưởng nhất, cũng không 
hướng con người đến tìm tòi chân lý mà 
chỉ hướng đến xác lập giá trị - đó là nền 
giáo dục thiếu sách dạy làm việc, thừa 
sách dạy làm người. 

Sau hơn nửa thế kỷ, Việt Nam vẫn 
chưa có được một nền khoa học và một 
nền giáo dục có trình độ tương xứng với 
tiềm năng và đủ bài bản như mô hình 
phổ biến của thế giới. Nền khoa học và 
nền giáo dục ở ta đến nay vẫn chưa có 
nổi một trung tâm khoa học nào có uy 
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tín cỡ như Học viện Viễn Đông Bác cổ 
trước đây hay một trường đại học nào 
đạt trình độ như Chulalongkorn hoặc 
Đài Bắc ngày nay. ấy là chưa dám so 
với các thánh đường khoa học tầm cỡ 
khác. Những từ ngữ “quốc sách” hay 
“động lực”, “chìa khoá” hay “then chốt”... 
dường như vẫn còn là những mỹ từ nằm 
lơ lửng ở đâu đó ngoài rìa cuộc sống, 
chưa phải là giá trị thực của quan hệ 
giữa người trí thức và xã hội, giữa tri 
thức và sự phát triển.  

Nguyên nhân trực tiếp hơn là bảng 
giá trị của xã hội lâu nay có phần lệch 
lạc. Tôi đã có dịp nói điều này trong một 
bài báo khác, nên xin không nhắc lại ở 
đây. Cái ta coi trọng, sự thành đạt mà 
ta tôn thờ, giá trị ta “đặt cược”, hoá ra, 
không thúc ép nhà khoa học làm ra sản 
phẩm khoa học, không thúc ép nhà giáo 
dục đào tạo ra con người có giáo dục. 
Thậm chí đôi khi còn ngăn trở sự phát 
kiến sáng tạo của người làm khoa học, 
nhất là khoa học xã hội và nhân văn. 
Cái gọi là môi trường khoa học mà gần 
đây người ta hay nói tới, trên thực tế là 
cái quy định hành vi người làm khoa 
học và theo đó gián tiếp quyết định chất 
lượng sản phẩm khoa học. Môi trường 
làm khoa học không tốt rất dễ tạo ra các 
giả vấn đề (Pseudo-problem/ 
Pseudosience), các giá trị ảo, các giá trị 
lệch lạc. Không chạy theo các giá trị 
lệch lạc ấy, người trí thức sẽ rơi vào tình 
huống “dở khóc dở cười” hoặc thậm chí, 
“khó thở”. 

PV.: Có phải vì thế mà Việt Nam 
không có những nhà triết học lớn? 

GS. Hồ Sĩ Quý: Việt Nam không có 
các nhà triết học theo kiểu Aristotle hay 
Socrates, Descartes hay Kant, Jurgen 
Habermas hay Edgar Morin như ở Tây 

Âu. Cũng không có các nhà tư tưởng 
theo kiểu Khổng tử hay Lão tử, Lỗ Tấn 
hay Phùng Hữu Lan như ở Trung Quốc. 
Cũng chưa có những người như Samuel 
Huntington hay Alvin Toffler, thậm chí 
cũng chưa có các chuyên gia chuyên 
ngành triết học như trong các đại học 
hay các viện hàn lâm Âu Mỹ.  

Nếu những nguyên nhân trên 
không được chú ý khắc phục, tôi e rằng 
trong tương lai, ta cũng khó mà có được 
một đội ngũ chuyên gia chuyên sâu về 
từng tác gia hoặc về từng học phái triết 
học. Còn mơ đến một nhà triết học, hay 
một nhà tư tưởng Việt Nam tới đây sẽ 
xuất hiện thì chắc cũng chẳng ai hoang 
tưởng đến thế. Hiện nay, ngay về tư 
tưởng triết học Việt Nam mà cũng đã có 
những nhà nghiên cứu nước ngoài giỏi 
hơn chúng ta. Các chuyên gia ít nhiều 
có tên tuổi về văn hóa Việt Nam, tư 
tưởng Việt Nam thì nay đều đã cao tuổi 
và đang thưa thớt dần. 

PV.: Ông có nói đến bảng giá trị của 
xã hội lệch lạc. Có phải vì thế mà khó 
dạy đạo đức cho lớp trẻ vì hiện nay ta 
chưa có chuẩn về đạo đức, chưa có mô 
hình về con người mới trong hội nhập? 

GS. Hồ Sĩ Quý: Có thể chia sẻ ít 
nhiều về tình trạng chưa có chuẩn đạo 
đức hay chưa có mô hình chuẩn về con 
người trong thời hội nhập, nói đầy đủ 
hơn là trong thời kinh tế thị trường, toàn 
cầu hóa và hội nhập quốc tế. Tôi đồng ý 
rằng mỗi thời đều có chuẩn đạo đức riêng 
của nó và cũng là có mô hình riêng về 
con người với những yêu cầu đặc thù nào 
đấy về nhân cách và kỹ năng - khác 
trước, tiến bộ hơn trước, nhưng chưa 
chắc đã đáng trọng hơn trước.  

Tuy nhiên, nên lưu ý rằng, ngay với 
những thứ đã có chuẩn, thậm chí rất 
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chuẩn, chuẩn đến mức không ai dám 
nghi ngờ, thế mà việc dạy đạo đức cho 
lớp trẻ cũng đâu có dễ. ở đây có điều 
thú vị về phương diện triết học. 

Theo tôi, vấn đề là ở chỗ, với đạo đức 
người ta chỉ có thể dạy được kiến thức về 
đạo đức. Xin nhấn mạnh, kiến thức về 
đạo đức chứ không phải đạo đức. Kiến 
thức về đạo đức và đạo đức là những cái 
khác nhau. Đạo đức là cái phải rèn 
luyện, phải noi gương, phải bắt chước, 
phải làm theo, phải tập... mà cũng phải 
đủ lâu để trở thành thói quen, thành 
bản năng thì lúc đó hành vi đạo đức mới 
biến thành đạo đức. Dạy và học đạo đức 
không giống như dạy và học các tri thức 
khác. Vì vậy, dĩ nhiên là dạy đạo đức 
bao giờ cũng rất khó. Đừng nói dạy đạo 
đức nay khó hơn xưa. ấy là chưa nói tới 
trường hợp người ít đạo đức lại chăm 
chăm đi dạy đạo đức cho người khác.  

PV.: Điều gì trong triết học khiến 
ông say mê? Khi mới học triết học ông có 
gặp khó khăn gì không? 

GS. Hồ Sĩ Quý: Thuở nhỏ, tôi có 
thể ngồi cả buổi trước một bài toán khó. 
Thời học cấp II, tức là trung học cơ sở 
bây giờ, tôi đã tranh luận với cô giáo khi 
cô giảng cam lai với bưởi thì sẽ tạo ra 

cây lai có quả to như bưởi mà ngọt như 
cam. Tôi hỏi sao không phải là ngược 
lại. Lúc đó, thực ra chẳng ai trả lời được 
câu hỏi này. Vì phải mãi vài chục năm 
sau ta mới biết đến sinh học phân tử 
của Mendel và Morgan, mà ở Việt Nam 
lúc đó người ta biết chỉ biết hai ông này 
là hai nhà khoa học duy tâm. Đến tận 
bây giờ, một vấn đề triết học, một nghịch 
lý tư duy đôi khi vẫn khiến tôi mất ăn 
mất ngủ. Có những điều thày dạy mà tôi 
cho là có vấn đề, mấy chục năm nay vẫn 
chưa ra khỏi đầu tôi. Điều đó lúc đầu 
giống như một sự bức bối, nhưng lâu dần 
tôi thấy có cái thú của nó.  

Tôi không muốn nói vì triết học giúp 
ta điều này điều nọ mà ai đó yêu triết 
học. Chỉ lưu ý rằng, khi một nhà thông 
thái cổ đại nói “Tôi muốn tìm ra chân lý 
hơn là làm vua Ba Tư”, thì câu nói đó 
tuyệt nhiên không phải chỉ là nói cho 
hay. Nhu cầu nhận thức luôn luôn là 
nhu cầu mãnh liệt, thoả mãn nhu cầu 
nhận thức chắc không kém hạnh phúc 
hơn việc thoả mãn những nhu cầu khác. 

Đừng quên rằng vua Ba Tư là vua 
của xứ sở “nghìn lẻ một đêm”. 

PV.: Xin cám ơn ông. 

 

 

 


